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Tục thờ Cá Ông ở ven biển Tây Nam Bộ 
 
 
 

 

1. Điều kiện tự nhiên và xã hội 

Các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ bao 
gồm 7 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà 
Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và 
Kiên Giang. Cả khu vực có bờ biển dài 
600km, từ tỉnh Tiền Giang giáp với Đông 
Nam Bộ cho đến tỉnh Kiên Giang nằm 
bên bờ vịnh Thái Lan, giáp với nước bạn 

Campuchia. ở địa bàn khu vực này còn 
có một số đảo và cụm đảo, trong đó có 
huyện đảo lớn nhất nước là Phú Quốc 
(Kiên Giang). Phía đông giáp biển Đông, 
riêng Cà Mau và Kiên Giang lại giáp biển 
Tây qua vịnh Thái Lan. Sông Tiền và 
sông Hậu chảy qua địa bàn, đổ ra biển 
Đông với 9 cửa: cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba 
Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa 
Cung Hầu, cửa Định An, cửa Bát Xắc và 
cửa Tranh Đề. 

Bờ biển Tây Nam Bộ có đến 220 bãi cá, 
chiếm ưu thế về cả nguồn cá nổi và cá 
đáy. Các ngư trường lớn là Phú Quốc, Thổ 
Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối. Trong đó, 
Phú Quốc là ngư trường lớn nhất nước với 
đội ngư thuyền được trang bị ngư cụ tốt(1). 

Đây là vùng đất mới khai phá khoảng 
300 năm, nguồn gốc dân cư chủ yếu từ 
Nam Trung Bộ vào. Cư dân trong khu 
vực gồm bốn dân tộc Việt, Khmer, Hoa, 
Chăm. Họ làm nghề biển, định cư xen lẫn 
với cư dân trồng lúa nước và nuôi trồng 
thủy sản. 

Nguyễn Thanh Lợi(*) 
 
2. Tục thờ cá Ông ở Tây Nam Bộ 

2.1 Một vài dữ kiện 

ở ven biển Tây Nam Bộ lưu hành 
nhiều truyền thuyết về cá Ông, nhưng 
nổi bật vẫn là những truyền thuyết liên 

quan đến Nguyễn ánh. 

Tài liệu xưa nhất ghi chép về tục thờ 
cá Ông ở Nam Bộ có lẽ là Thoái thực kí 
văn: “Hải thu tục gọi là cá ông voi, mình 
dày không vảy, đuôi giống tôm, kì nó rất 
sắc, mũi ở trên trán, tính có nhân hay 
cứu người. Người đi thuyền gặp phong ba 
mà đắm, nó thường đội trên lưng đưa vào 
gần bờ, vẫy đuôi bỏ lên. Người miệt biển 
rất kính. Có con chết mà tạt vào bờ ruồi 
lằng không đậu, họ bèn góp tiền làm ma, 
ai chủ việc ấy thì đánh cá và buôn bán có 
lợi. Tuỳ thư chép: “Nước Chân Lạp có con 
cá Kiến đồng, bốn chân, không vảy, múi 
như voi, hút nước phun ngược lên năm, 
sáu trượng”. Sách Minh nhất thống chí 
cũng thuật như thế. Nay hỏi người Nam 
Kỳ và Cao Miên thì không có thứ cá này 
mũi ở trên, đi thì phun nước như voi tắm, 
cho nên có tên ông voi. Còn bảo bốn chân 
là vảy dưới bụng nó”(2). 

Trong Nếp cũ Hội hè đình đám, Toan 

ánh khi ghi chép về lễ hội ở Vàm Láng 
ghi lại truyền thuyết: “Tục truyền rằng 
cá voi là tiền thân của Đức Quan Thế Âm  
 

*. Nhà Nghiên cứu, Tp. Hồ Chí Minh. 



Nguyễn Thanh Lợi. Tục thờ Cá Ông ở ven biển Tây Nam Bộ                         33 

 33 

Bồ Tát đã có lần hoá thân để cứu khổ 
chúng sinh. Ngài đã hoá thân thành Ông 
Nam Hải đi tuần du biển Nam Hải” và 
“những người dân sống về biển cả đều cầu 
nguyện đến cá voi mỗi lần gặp nạn. Theo 
ngư dân ven bờ biển Bình Thuận, họ có 12 
câu nguyện gọi là Thập Nhị đại nguyện. 
Tương truyền là của Đức Quan Thế Âm 
truyền cho họ để cầu lên kêu cứu với Nam 
Hải Đại Vương trước mọi tai nạn”(3). 

Nguyễn Duy Oanh đã từng ghi nhận: 

“ở quận Ba Tri, dân chài lưới có lập một 
cái miếu thờ cá Ông. Mỗi khi ra khơi, họ 
thường cúng vái. Nhiều lần họ được cá 
Ông giúp đỡ trong lúc biển động mạnh, 
ghe đánh cá của họ suýt chìm. Họ cầu 
cứu cá Ông thì ít phút sau cá Ông hiện 
đến. Cá Ông kê lưng đỡ thuyền họ lướt 
qua sóng gió hãi hùng. Mỗi lần cá Ông 
hiện trên mặt biển che chở thuyền chài 
thì y như có một cá đao theo bên” và “dân 
chài vùng Bãi Ngao (Ba Tri) cũng thuật 
rằng cũng có lần thuyền của vua Gia 
Long đến đây gặp sóng to gió lớn và cũng 
được cá Ông hộ tống vào đến Bãi Ngao”(4). 

Để bảo vệ chân mệnh đế vương, 

Nguyễn ánh, về sau là vị vua đầu triều 
Nguyễn-vua Gia Long- đã tạo ra rất 
nhiều huyền thoại xung quanh mình. 
Trong thời đánh nhau với quân Tây Sơn, 
một cặp cá Ông đã “cứu giá” vua khỏi sự 
truy bức của quân Tây Sơn, giúp ông 
chuyển bại thành thắng ở ngoài khơi cửa 
biển Soài Rạp. Sau khi lên ngôi, vua Gia 
Long đã sắc phong cho cá Ông tước Nam 
Hải Đại tướng quân và chỉ thị cho 3 làng 
gần nơi ông được giải cứu trước kia là xã 
Kiểng Phước (Gò Công, Tiền Giang), xã 
Cần Giờ (Gia Định) và Vũng Luông (Vĩnh 
Long) phải lập lăng thờ cá Ông(5).  

Điều ghi chép trên đây có lẽ bắt nguồn 
từ sự kiện lịch sử có liên quan đến 

Nguyễn ánh ở vùng đất Gò Công: “Theo 
đức tin qua bốn thế hệ, Gia Long trốn 
chạy quân Tây Sơn, bị mắc phải một cơn 
bão dữ dội tại cửa biển Soài Rạp, một con 
sông lớn phân cách các tỉnh của Gia Định 
và Gò Công. Đứng trước cái chết, ông cầu 
nguyện với trời và đất, đất trời đã cứu 
ông bằng cách cho một con cá voi nổi lên 
trên mặt sóng, tiến gần thuyền và đưa 
ông vào bờ, làng Vàm Láng, một xã của 
Kiểng Phước (Gò Công)” và các làng Cần 
Giờ (Gia Định), Kiến Phước (Gò Công) và 
Vũng Luông (Vĩnh Long) về sau đều được 
vua Gia Long sắc phong(6). 

Về sau, Thái Văn Kiểm cũng đã dẫn 
lại tài liệu trên: “Gia Long khi còn là 

chúa Nguyễn ánh, bị quân Tây Sơn truy 
đuổi rất sát, đã xuống phía cực nam lánh 
nạn. Khi ông ở trên một chiếc thuyền 
buồm gần cửa biển Soài Rạp, con sông 
giới hạn giữa tỉnh Gia Định và Gò Công. 
Một trận bão lớn nổi lên. Con thuyền lớn 
từ từ chìm xuống, trong lúc vị hoàng đế 
tương lai cầu xin Thượng Đế cứu giúp. Và 
điều kì diệu đã xảy ra: một con cá voi tiến 
đến, nằm phía dưới lườn, đưa con thuyền 
vào bãi biển Vàm Láng (làng Kiểng 
Phước, tỉnh Gò Công)”(7). 

Các sử quan nhà Nguyễn đã “hiện 
thực hoá” uy quyền của bậc đế vương 
thông qua những sự tích liên quan đến sự 

trợ giúp của cá Ông đối với Nguyễn ánh. 
Sách ghi: “... Còn Ngài thì trong khi xuất 
bôn, bị ngụy binh (Tây Sơn-NTL chú 
thích) đuổi rất gấp. Chạy tới bờ sông 
Lạch Chanh thì trên sông tuyệt nhiên 
không có đò sang ngang, Ngài bỗng thấy 
một con trâu nằm ngay bờ sông bên tả, 
Ngài bèn cưỡi lên lưng nó để bơi qua 
sông, nhưng khi tới giữa dòng bị rút quá 
mạnh, trâu không bơi được. May gặp một 
con cá voi há miệng ngậm lấy Ngài đưa 
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qua dòng nước sang bờ bên kia. Nhờ thế 
mà ngụy binh không nhận được vết tích 
để truy tầm...”(8). 

Khi khảo sát các lăng cá Ông ở Khánh 
Hoà, chúng tôi cũng thấy lưu truyền các 
truyền thuyết liên quan đến quãng đời 
bôn tẩu của Nguyễn ánh như ở ven biển 
Tây Nam Bộ, tuy mức độ không “đậm 
đặc” bằng. 

Theo khảo sát điền dã của Nguyễn Chí 
Bền tại xã Bình Thắng (huyện Bình Đại, 
Bến Tre) thì: “Theo hầu Ông còn có cặp cá 
đao, nếu Ông không làm tròn phận sự, cá 
đao sẽ là người xử tội Ông. Người dân xã 
Thới Thuận từng nhặt được đầu cá Ông 
trôi dạt từ ngoài biển vào, và họ đem về 
thờ cúng”(9). 

ở Bạc Liêu lại lưu hành truyền thuyết 
kể về việc cá Ông do dốc sức cứu người và 
tàu bè trong một trận bão lớn, nên kiệt 
sức, xảy thai, trôi dạt vào vùng biển Cây 
Bàng. Sau được nhân dân ở ấp Chòm 
Xoài (nay thuộc xã Hiệp Thành, thị xã 
Bạc Liêu) lập miếu thờ. Hay ở đây, ta 
cũng bắt gặp lại truyền thuyết cá Ông 
cứu người trong sự tích của nhà Phật đã 
nhắc ở trên(10). 

Có một truyền thuyết liên quan đến sự 
trôi dạt một xác cá Ông vào ba địa điểm: 
Phước Hải (huyện Đất Đỏ, Bà Rịa- Vũng 
Tàu), Đông Hoà (huyện Cần Giờ, TP. Hồ 
Chí Minh) và Vàm Láng (huyện Gò Công 
Đông, Tiền Giang). Một xác cá Ông trôi dạt 
vào làng Đông Hoà (Gia Định), Vàm Láng 
nhận được khúc giữa cá Ông, lớn bằng chiếc 
ghe đi biển, được chuyển về lăng ông Kiểng 
Phước để thờ phụng. Phía Phước Hải nhận 
được khúc đầu của cá, còn khúc đuôi ở Vũng 
Tàu. Ngư dân Phước Hải qua thương lượng 
để chuộc lại khúc giữa nhưng phía Vàm 
Láng không đồng ý vì sợ mất lộc(11). 

ở ven biển Đông Nam Bộ cũng có một 
truyền thuyết tương tự: “Cạnh đình làng 
Thắng Tam trên con đường đi ra mũi Ti 
ouan (Bãi Sau) có lăng thờ cá voi, xây cất 
giản dị. Nơi đó đựng bộ xương đầu cá voi 
khổng lồ dạt vào bãi Ti ouan năm 1868. 
Một nhân vật huyền thoại của biển đã 
không hoàn thành nhiệm vụ để đắm một 
con thuyền chết 60 người và không cứu 
giúp họ. Để trị tội bất cẩn này, vua thuỷ 
tề chém làm ba khúc, xác dạt vào bờ. Các 
làng Thắng Tam, Phước Tỉnh và Cần Giờ 
chia nhau xương xác cá Ông. Ngôi làng 
này được các ngư ông Việt Nam tới thăm 
và cúng viếng để cầu xin cho các thuyền 
đi biển giúp họ tránh được sóng gió”(12).  

2.2 Nghi thức cúng tế 

Tục thờ cá Ông là một tín ngưỡng dân 
gian khá phổ biến của ngư dân ven biển 
nước ta, từ Thanh Hoá vào đến tận Kiên 
Giang. Dọc theo bờ biển, hầu hết các làng 
chài đều có các lăng miếu thờ cá Ông với 
những nghi thức cúng tế hết sức trang 
trọng. 

Các thư tịch cổ như Thoái thực kí văn, 
Đại Nam nhất thống chí, Gia Định thành 
thông chí … đều miêu tả cá Ông tính tình 
hiền lành hay cứu người, là vật hiển linh, 
thường chỉ xuất hiện trong biển Nam, từ 
sông Gianh vào đến Hà Tiên. 

Sơn Nam trong Đồng bằng sông Cửu 
Long nét sinh hoạt xưa đã nhận xét:  “Tục 
thờ cá Ông, tục thờ bà Câu phổ biến ở 
nghề chài lưới ở Bình Định, Phú Yên 
cũng được đưa vào đất Đồng Nai”(13). 

Cũng giống như ở Nam Trung Bộ và 
Đông Nam Bộ, lễ cúng cá Ông ở các tỉnh 
ven biển Tây Nam Bộ về cơ bản là lễ cúng 
đình hằng năm.  

Quy mô tổ chức lễ hội tuỳ thuộc vào 
tình hình thu nhập của từng địa phương, 
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vì mọi chi phí đều dựa vào sự đóng góp tự 
nguyện trong vạn ghe. Năm nào biển 
được mùa thì việc cúng kiến được tổ chức 
to hơn, các hoạt động vui chơi sôi nổi và 
phong phú hơn, hát bội kéo dài ngày hơn. 
Trâu bò, heo gà được giết thịt, ăn uống 
linh đình trong dịp cúng tế này. 

Lễ Nghinh Ông ở Vàm Láng (huyện 
Gò Công Đông, Tiền Giang) chủ yếu do 
các ghe cào, ghe đáy, ghe câu đóng góp, 
khoảng 15 triệu đồng (1993). Trong đó, 
Việt kiều góp 1/10. 

Lễ hội Nghinh Ông năm 2002 ở Bình 
Thắng (huyện Bình Đại, Bến Tre) có hộ 
đóng góp 500.000 ®, hộ giàu có 5 chiếc tàu 
đóng 3.000.000đ. Mức đóng góp  giữa chủ 
ghe và bạn chài cũng khác nhau. Có trường 
hợp chủ ghe đóng chung cho tất cả bạn chài, 
hoặc cũng có khi bạn chài phải tự đóng. 
Tiền mà ngư dân đóng cho lễ Nghinh Ông 
gọi là tiền chề. Trong năm này, số tiền huy 
động được từ tài trợ là 17 triệu đồng, chủ 
yếu nhằm mục đích quảng cáo(14). 

Lễ vật dâng cúng thường là heo sống 
hoặc heo quay (nguyên con), gà, vịt, trái 
cây, bánh, gạo, muối, trà, hương hoa, 
v.v… Có nơi cúng những vật phẩm do 
người dân tự sản xuất ra. Do quan niệm 
cá Ông ăn cá nên khi cúng Ông phải cúng 
mặn. Một nghi thức đặc biệt quan trọng 
khi cúng là phải làm thủ tục chia phần 
hiến tế. Ông chủ tế lật bụng con heo lên, 
dùng dao huơ ngang dọc trên thân con 
vật, biểu thị sự phân chia đồng đều vật 
phẩm hiến tế cho thần linh. Động tác đó 
được thực hiện trong 3 lần, nếu không thì 
thần linh sẽ quở trách, suốt năm làm ăn 
không khấm khá(15).  

Trong lễ cúng cá Ông ở Hà Tiên bao 
gồm ngũ vị: cháo, bún, dĩa xào, gạo, muối 
và vàng mã(16). 

Lễ cúng cá Ông ở Đông Nam Bộ và 
Tây Nam Bộ thường là chọn  ngày cá Ông 
lụy đầu tiên, cũng giống như ở Nam 
Trung Bộ. Một số lăng miếu có thay đổi 
ngày cúng với những lí do khác nhau. Cụ 
thể các ngày cúng như sau: 

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bến Đình (Vũng 
Tàu, 23/3 âm lịch), Thắng Tam (Vũng 
Tàu, 16-18/8 âm lịch), Thắng Nhì (Vũng 
Tàu, 22-24/3 âm lịch), Phước Hải (Long 
Đất, 16/2 âm lịch), Phước Tỉnh (Long Đất, 
16/6 và16/8 âm lịch), Long Hải (Long 
Đất, 22-24/6 âm lịch). TP. Hồ Chí Minh: 
thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ) hiện nay 
ngày cúng của Ông là 16/8 âm lịch, trùng 
với ngày cúng ở lăng Ông Thắng Tam 
(trước năm 1967 là ngày 16/11 âm lịch) 
do có cùng truyền thuyết về sự trôi dạt 
của cá Ông với các lăng Ông Vàm Láng 
(Gò Công Đông, Tiền Giang) và lăng Ông 
Phước Tỉnh (Long Đất, Bà Rịa- Vũng 
Tàu). Cũng có người cho rằng cúng ngày 
này vì đây là ngày rằm tháng 8, ngày 
nước lên cao nhất, tôm cá nhiều nhất và 
ông Thuỷ tướng (cá voi) chắc chắn sẽ về 
trong ngày này. Thạnh An (Cần Giờ, 
16/10 âm lịch), Long Hoà (Cần Giờ, 12/5 
âm lịch), Hoà Hiệp (Cần Giờ, 10/10 âm 
lịch), Đồng Hoà (Cần Giờ, 12/5 âm lịch), 
Long Thạnh (Cần Giờ, 12/12 âm lịch)(17). 

Giang Nam đàn (huyện Cần Đước, 
Long An, 23/4 âm lịch)(18), Tân Phước 
(huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, 11/5 
âm lịch), Bình Thắng (huyện Bình Đại, 
Bến Tre, 15-16/6 âm lịch), Thới Thuận 
(huyện Bình Đại, 20/6 âm lịch), Thừa Đức 
(huyện Bình Đại, 23/4 âm lịch), Bảo 
Thạnh, Tân Thủy (huyện Ba Tri, cùng 
ngày 15-16/6 âm lịch)(19), Thạnh Hải 
(huyện Thạnh Phú, 14-16/1 âm lịch), An 
Thủy (huyện Ba Tri, 10-17/1 âm lịch), 
Vĩnh Luông (Vĩnh Long, 16/6 âm lịch), 
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Mỹ Long (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh, 
10-12/5 âm lịch), Trung Bình (huyện 
Long Phú, Sóc Trăng, 23-24/3 âm lịch), 
Vĩnh Châu (huyện Vĩnh Châu, Sóc 
Trăng, 23-24/3 âm lịch)(20), Hiệp Thành 
(TX Bạc Liêu, Bạc Liêu, 15/5 âm lịch), 
Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà 
Mau, 15/2 âm lịch)(21), Hà Tiên (Kiên 
Giang, 3-4/12 âm lịch)(22). Hòn Tre (huyện 
Kiên Hải, Kiên Giang, 24-26/4 âm lịch), 
hòn Sơn Rái (huyện Kiên Hải, Kiên 
Giang, 16/10 âm lịch), hòn Mấu (huyện 
Kiên Hải, Kiên Giang, 19-20 âm lịch). 
Riêng Vàm Láng (Gò Công Đông) trước 
đây tổ chức ngày 15/6 âm lịch, nhưng từ 
năm 1984 đổi sang ngày 10/3 âm lịch(23).  

Xã Viên An (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) 
ngày cúng không cố định mà tùy thuộc vào 
thời tiết và gió xoay hướng sớm hay trễ. 

Do ở vùng biển này không có cá voi 
trôi dạt vào, nên ở thị trấn Mỹ Long 
(huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) không xây 
lăng Ông và ngày Nghinh Ông diễn ra 
vào ngày 10-12/5 âm lịch. Đây là ngày mà 

theo tương truyền, chúa Nguyễn ánh 
được cá Ông cứu giúp thoát khỏi sự truy 
bức của quân Tây Sơn. Địa điểm lễ hội 
Nghinh Ông diễn ra ngay tại miếu bà 
Chúa Xứ(24). 

Trong tín ngưỡng thờ cá Ông, khác với 
Nam Trung Bộ là địa bàn có nhiều sắc 
phong và được bảo quản ở tình trạng tốt, 
khu vực Tây Nam Bộ gần như có rất ít sắc 
phong. Chỉ duy nhất có miếu thờ Nam Hải 
tướng quân ở Điều Hòa (phường 3, Tp. Mỹ 
Tho) là có sắc phong vào thời Tự Đức 

(1852). ở lăng Ông Vàm Láng trước nay 
nhiều tài liệu đều cho rằng có sắc phong 
cho cá Ông, nay đã bị thất lạc, nhưng thực 
ra đó là sắc phong cho Lang Lại Nhị đại 
tướng quân chi thần (rái cá) với sắc phong 
ngày 29-11-1852 (Tự Đức thứ 5)(25).  

Trong các lăng Ông, thường ở chánh 
điện có bàn thờ ông Nam Hải, chỉ có một 
chữ “Thần” viết bằng chữ Hán. Hai gian 
bên thờ Tả ban liệt vị và Hữu ban liệt vị 
với đầy đủ các đồ thờ cúng. 

Lăng Ông Vàm Láng (huyện Gò Công 
Đông, Tiền Giang) ngoài bàn thờ Thần 
(ông Nam Hải) còn có các bàn thờ Tả ban, 
Hữu ban, Tiên sư, Tiền hiền, Hậu hiền, 
Ngũ Hành, Lang Lại nhị đại tướng quân 
(rái cá), Bạch Mã tôn thần. Theo truyền 
thuyết địa phương, rái cá và ngựa trắng 

đã từng theo giúp Nguyễn ánh trong 
những năm bôn ba. 

Lăng Ông Bình Thắng (huyện Bình 
Đại, Bến Tre) trong chánh điện có ba ban 
thờ hội đồng, hai hàng lỗ bộ hai bên, giữa 
là bàn thờ để bày đồ lễ. Trong cùng là ban 
thờ để cốt Ông ở giữa, bên phải là ban thờ 
Tả đao, bên trái là ban thờ Hữu xạ. Phía 
sau chánh điện có ban thờ Tiền hiền bên 
phải, Hậu hiền bên trái, ở giữa là ban thờ 
Tiên sư(26). 

Xác cá Ông trôi dạt vào bờ hoặc được 
ngư dân phát hiện trên biển cũng được họ 
chôn cất cẩn thận theo đúng phong tục 
miền biển. Người đầu tiên thấy xác cá 
Ông được xem là trưởng tang, coi như con 
ông Nam Hải.  

Nếu xác cá lớn sẽ dùng đăng quây lại 
cho thịt ruỗng hết, sau đó đem vào lăng 
thờ. Còn đối với xác cá nhỏ họ đem chôn, 
3 năm hốt cốt mang vào lăng. Lăng Ông 
Vàm Láng có đến mấy chục quách, khạp 
đựng cốt cá Ông qua thời gian. Ước tính, 
trong lăng có khoảng 30 bộ xương “Ông”. 
Cá Ông ở đây thường được chôn bên miếu 
Bà do lăng không có diện tích đất rộng. 

Tại xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên 
Giang), ngày 26-4-2006 (âm lịch) có một 
con cá voi mắc cạn trôi giạt vào, nhưng do 
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không có chỗ chôn cất, nên ngư dân ở đây 
đã tổ chức róc thịt đem đốt. Còn bộ xương 
thì lấy lưới quây lại, ngâm nước biển 
trong 49 ngày, phơi nắng và đem vào lập 
lăng thờ ngay tại vị trí cá đã chết. Bộ râu 
của cá đem chôn, thịt đốt thành tro và 
cũng được mang vào trong lăng. 

Các vạn chài ở Cà Mau còn tuân thủ 
theo những “quy điều, quy vạn”, tồn tại 
gần cả thế kỉ nay, luôn được bổ sung, cải 
đổi cho phù hợp. Đây vừa có tính định 
chế, vừa có tính giáo dục, quy định thái 
độ ứng xử của ngư dân trong cộng đồng 
vạn chài như: sùng kính cá Ông như thế 
nào, nghĩa vụ phải giúp ngư dân bị nạn 
trên biển ra sao... nếu không muốn bị 
khai trừ vĩnh viễn ra khỏi vạn. Có thể 
xem đây là một dạng “hương ước” của 
miền biển(27). Nó giống như “điều lệ vạn” 
của các vạn chài Miền Trung(28). 

Một điểm rất độc đáo biểu hiện sự 
giao lưu văn hóa trong tập tục này ở Tây 
Nam Bộ là lăng Ông Hiệp Thành (TX. 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), thường gọi là 
miếu Hải An, nằm cách biển 3km, lại do 
người Hoa (Triều Châu) tổ chức cúng tế, 
có ban trị sự riêng, người Việt chỉ mang 
tính tham dự. Lễ cúng vào ngày 15/5 âm 
lịch. Năm 2006, một tượng Phật Bà 
Quan Âm do Việt kiều đóng góp đã được 
dựng trong khuôn viên của miếu. Vật 
phẩm dâng cúng cũng là các món mặn, 
heo quay...(29). 

Sau đây là miêu thuật một lễ Nghinh 
Ông tổ chức ở vàm sông Ông Đốc (nay 
thuộc huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) 
trước năm 1968 trong bài Ngày nghinh 
Ông bên vàm sông Ông Đốc của Nguyễn 
Lê Hồng Hưng.  

Sáng sớm, chiếc nhà giàn đã chuẩn bị 
sẵn trước lăng. Đội nghinh mặc đồng 
phục áo quần đen viền ren vàng. Đội lân 

mặc áo thun trắng, quần sọc trắng dọc 
suôn hai bên ống quần. Giờ hành lễ phải 
coi giờ tốt nhưng buộc phải vào buổi sáng 
để cho kịp thời gian nghinh và trở về. 
Đến giờ nghinh, 6 lễ sinh tiến hành nghi 
thức cúng tế, đọc văn chiêu hồn. Người 
“trưởng nam” mặc áo dài khăn đóng màu 
đen lạy tạ trước giàn. Sau đó, trống 
chiêng nổi lên, “Tề Thiên” quây thiết 
bảng dẫn đầu lân, đi từ ngoài múa vô, tới 
trước bàn thờ Ông lạy 3 lạy rồi quay đầu 
trở ra. Đám khiêng nhà giàn lên bàn thờ 
chia nhau bốn người một quách cốt 
Ông(30) khiêng ra đặt lên nhà giàn. Phía 
sau, mọi người đi theo hộ tống. Ngoài bến 
sông, hai chiếc ghe đã đợi sẵn. Một chiếc 
chở cốt Ông, chiếc kia chở đoàn lân. Ghe 
chở đoàn lân đi trước, ghe chở cốt Ông 
theo sau. Chiêng trống tiếp tục rộn vang, 
đoàn lân thi nhau múa trên ghe. 

Dù biển trong những ngày này rất êm, 
nhưng trong ngày chính cúng Ông, ngư 
dân phải cho ghe đậu lại suốt một ngày 
trên biển để tiễn Ông đi. Đoàn ghe nghinh 
Ông chạy ra hướng tây, khỏi Hòn Chuối, 
chạy dọc xuống hướng nam, vòng trở lên 
hướng bắc, vô hòn Đá Bạc thì trời đã xế 
chiều. Ngày trước ghe phải nghinh cho tới 
khi Ông “lên vọi”(cá voi thở phun nước lên 
trời) thì ghe mới được quay vào bờ. 

Buổi chiều, đoàn ghe về đến bến. Nhà 
giàn được khiêng về lăng, ba cái quách 
được đặt trở lại bàn thờ, thêm một màn 
bái lạy như buổi sáng, đọc lại bài chiêu 
hồn. Ngư dân trở về nhà để đến tối quay 
lại lăng. Mọi người trao đổi về mùa màng, 
trai tráng trong xóm được dịp rượu chè, 
đờn ca tài tử cho đến sáng. Ngày Nghinh 
Ông kết thúc trong không khí vui tươi, 
cởi mở(31). 

Diễn trình của lễ Nghinh Ông ở Bình 
Thắng (huyện Bình Đại, Bến Tre) bao 
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gồm 3 phần: túc yết, nghinh ông, tế tiền 
hiền, hậu hiền, lễ chánh tế và xây chầu 
đại bội. 

 Nghi thức Nghinh Ông được tiến hành 
vào buổi sáng với sự tham gia đông đảo 
của tất cả ngư dân trong vạn chài. Đoàn 
người ra khơi nghinh gồm có ông chánh 
niệm hương, phó niệm hương, 4 học trò 
lễ, 4 đào thài, 8 người mang bát bửu chấp 
kích, 1 người vác cờ, 4 người khiêng long 
đình và phường bát âm. Trên ghe lễ bày 
một bàn lễ vật gồm 1 con heo quay, 2 đĩa 
lòng, gan heo (1 đĩa sống, 1 đĩa chín), 1 
đĩa bánh hỏi, hoa quả. Bên cạnh con heo 
quay là 12 chiếc chén cùng 12 đôi đũa. 
Sau ghe lễ là ghe chở đoàn múa lân, theo 
sau là hàng trăm ghe đi nghinh, tất cả 
cùng tiến ra biển. Cả ghe lễ và các ghe 
khác đều thả một sợi dây xuống nước, 
cuối sợi dây là một cái giẻ, được thả trôi 
trên mặt nước(32). 

Cả đoàn ghe ra đến chỗ giáp nước, ông 
chánh niệm hương bắt đầu làm thủ tục 
để xin sự linh ứng. Nếu Ông không lên 
vọi thì sẽ xin keo âm dương. Liền sau đó 
là tiếng tù và vang động cả một vùng 
biển và đốt pháo. Đoàn ghe trở về bến, 
bát hương được đặt trở lại bàn thờ trong 
lăng, chấm dứt nghi thức Nghinh Ông. 

Sau đó là lễ tế tiền hiền, hậu hiền, lễ 
chánh tế và xây chầu đại bội(33). 

Nghi thức cúng cá Ông ở thị trấn Mỹ 
Long (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) gồm: 
lễ Nghinh Ông trên biển, giỗ tiền chức, 
chánh tế, chánh tế Bà Chúa Xứ, nghinh 
ngũ phương, lễ tống tàu...(34) Đó là sự pha 
trộn giữa các nghi thức cúng thần Thành 
Hoàng (đa phần ngư dân làng biển Mỹ 
Long có nguồn gốc từ nông dân) có kèm 
nghi thức tống ôn, thờ bà Chúa Xứ (cúng 
miễu: dâng mâm lộc, múa bóng rỗi), và 
cúng biển(35). 

Trong ngày cúng cá Ông ở Vàm Láng, 
ngư dân còn tổ chức rước thần Thành Hoàng, 
thần Bạch Mã thái giám, nữ thần Thiên 
Yana...thờ ở đình, miếu sở tại về dự lễ. 

Vai trò của các nhà sư trước đây trong 
lễ Nghinh Ông ở Vàm Láng rất quan 
trọng: “Cuộc lễ khởi sự vào lúc 11 giờ đêm 
tại đình Vàm Láng. Các sư sãi chuông mõ 
tụng kinh trước một cái giàn cao rộng, 
trên giàn trưng hoa quả đồ mã như giàn 
cúng cô hồn, lối một tiếng đồng hồ, lễ tất, 
người ta đem đốt bỏ đồ mã và phát bánh 
trái cho trẻ em trong làng. Tới một giờ 
sáng bắt đầu lễ Nghinh Ông”(36). 

Hay như một mô tả khác. Vào đêm 
trước ngày Nghinh Ông có làm chay với 
giàn thí. Giàn cao 3m, có khoảng 20 cỗ 
bánh do ngư dân làm, ngoài ra còn có 
giấy vàng bạc, trái cây... và một hình ông 
Tiêu Diện lực sĩ bằng giấy. Cuộc đổ giàn 
bắt đầu từ lúc 12 giờ đêm, khi vị sư vừa 
cúng xong(37). 

Làng cá Tân Long (phường Tân Long, 
TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) mặc dù không có 
trụ sở thờ phụng, sinh hoạt, ở đây chỉ có 
ngôi miếu nhỏ thờ cá Ông, nhưng vào 
ngày 4/1 âm lịch hằng năm, các chủ 
thuyền vẫn làm lễ cúng các thủy thần, cho 
thuyền chạy 3 vòng quanh cù lao trước khi 
ra khơi. Đây có thể xem là một dạng thức 
của lễ Nghinh Ông trong nội «(38). 

Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trung Bình 
(huyện Long Phú, Sóc Trăng) cách nay 
trên 30 năm được tổ chức bắt đầu vào lúc 
11 giờ đêm tại đình, đi nghinh lúc 1 giờ 
sáng, tương tự như ở Vàm Láng (Tiền 
Giang) trước đây. Nay thì tổ chức vào 
khoảng 6-9 giờ sáng(39). 

Các lăng Ông ở huyện đảo Kiên Hải 
(Kiên Giang) thường cho ghe chạy quanh 
đảo trong nghi thức Nghinh Ông. 
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2.3. Lăng Ông 

 Tín ngưỡng thờ cúng cá Ông gắn với 
một loại hình kiến trúc mà cư dân ven 
biển thường gọi là lăng. Tuỳ theo quy mô 
lớn nhỏ, ở mỗi địa phương có những tên 
gọi khác nhau: lăng, đình, đền, miếu. 
Hầu như các làng ven biển làm nghề cá 
đều có lăng miếu thờ cúng thuỷ thần mà 
tiêu biểu nhất là cá Ông với thần hiệu 
“Nam Hải cự tộc ngọc lân tôn thần”, dân 
gian gọi là ông Nam Hải. 

Kiến trúc của lăng Ông cơ bản mang 
dáng dấp một ngôi đình, vừa mang chức 
năng tín ngưỡng, vừa mang chức năng 
thế tục. Lăng thường được xây ở bờ biển, 
cửa biển, vàm sông để thuận tiện cho việc 
cúng tế trước khi ra biển hay tiến hành 
nghi thức Nghinh Ông. Lăng thường được 
chia làm 3 phần. Phần trước là võ ca, coi 
như sân khấu, dùng làm nơi hát tuồng 
trong các kì hội lễ. Phần giữa là chánh 
điện, thờ ngọc cốt cá Ông (xương cá voi), 
các bài vị thuỷ thần, Tiền hiền, Hậu hiền. 
Phần nhà sau (có những trường hợp xây 
ra hai bên), dùng để hội họp, tiếp khách 
và là nơi phục dịch. Trước sân có bình 
phong chạm trổ long, li, quy, phụng.       

Lăng Ông An Thủy (huyện Ba Tri, Bến 
Tre) quay về phía đông, phía trước là 
bình phong, hai bên là hai miếu nhỏ thờ 
Bà Chúa Xứ và ông Hổ(40). 

Các lăng miếu thờ cá Ông ở Tây Nam 
Bộ về số lượng không thua kém ở Đông 
Nam Bộ. Tiền Giang: Vàm Láng, Tân 
Thành, Tân Phước (huyện Gò Công 
Đông), Tân Long, Điều Hoà (Tp. Mỹ Tho), 
Hoà Khánh (huyện Cái Bè)(41). 

Bến Tre: An Thủy, Bảo Thạnh, Tân 
Thủy (huyện Ba Tri), Thới Thuận, Thừa 
Đức, Bình Thắng, Vang Quới Tây(42) 
(huyện Bình Đại); Thạnh Phong, An 
Thuận, Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú). 

Trà Vinh: thị trấn Mỹ Long (huyện 
Cầu Ngang), xã Long Hòa (huyện Châu 
Thành)(43)... 

Sóc Trăng: xã Trung Bình (huyện 
Long Phú), xã Vĩnh Châu (huyện Vĩnh 
Châu)(44). 

Bạc Liêu: xã Hiệp Thành (TX. Bạc 
Liêu) 

Cà Mau: thị trấn Sông Đốc, xã Khánh 
Bình Tây (huyện Trần Văn Thời), xã Viên 
An, xã Phú Tân (huyện Ngọc Hiển), xã 
Khánh Hội (huyện U Minh), xã Rạch 
Chèo (huyện Phú Tân). Xã Tân Ân 
(huyện Ngọc Hiển) mặc dù không có miếu 
thờ nhưng vẫn tổ chức lễ cầu ngư và hát 
bả trạo với sự tham dự của một số ngư 
dân đến từ các tỉnh từ Quảng Nam đến 
Bình Thuận tham gia đánh bắt ở địa 
bàn(45). 

Kiên Giang là địa bàn có nhiều lăng 
miếu cá Ông nhất ở ven biển Tây Nam 
Bộ: Đại Kim Dự (TX. Hà Tiên), Dương 
Đông, Dương Tơ, Đường Bào, Dương 
Xanh, khóe Tàu Rũ, mũi Đất Đỏ... (huyện 
Phú Quốc)(46), Hà Tiên, Tắc Cậu (xã Minh 
Hòa, huyện Châu Thành), mũi Gảnh (xã 
Tây Yên, huyện An Biên), hòn Sơn Rái 
(xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải), hòn Tre 
(xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải), hòn Mấu 
(xã Nam Du(47), huyện Kiên Hải), bến 
Trống (phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch 
Giá)(48)... Đền thờ Nguyễn Trung Trực ở 
TP. Rạch Giá trước năm 1840 vốn là đình 
Lăng Ông, về sau thành đình Vĩnh 
Thanh Vân, rồi đền thờ Nguyễn Trung 
Trực. Khi mới lập đền thờ, để che mắt 
thực dân Pháp đền phải mang danh là 
đền thờ cá Ông với tấm bảng treo 
“Pagode de la baleine”(49). Ngôi đình 
Nguyễn Trung Trực về sau được xây 
dựng lại và khánh thành vào ngày 24-12-
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1970(50). Dinh ông Nam Hải ở ấp 2, xã 
Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) 
cũng có di ảnh Nguyễn Trung Trực đặt 
trên xà nhà. Kiên Hải là địa bàn ngày 
trước Nguyễn Trung Trực từng hoạt 
động. Điều này cho thấy, tín ngưỡng thờ 
nhiên thần đã có sự tích hợp từ tín 
ngưỡng thờ nhân thần. 

Đặc biệt là 3 tỉnh Tây Nam Bộ không 
giáp biển là Long An, Vĩnh Long và Cần 
Thơ nhưng vẫn có lăng miếu thờ cá Ông. 

ở Long An: Tân Chánh, Tân Ân, thị trấn 
Cần Giuộc. Vĩnh Long: miếu Bình Khê 
(TX Vĩnh Long), Thanh Bình (huyện 
Vũng Liêm), Bình Hoà Phước (huyện 
Long Hồ)(51). Dù nằm sâu trong đất liền 
cả trăm cây số, nhưng trong địa bàn quận 
¤ Môn (Cần Thơ) có đến 2 lăng thờ cá 
Ông, một ở vàm Cái Trôm (phường Phước 
Thới) và một ở ấp Thới Thanh Đông 
(phường Thới Long)(52). 

Một số lăng miếu thờ cá Ông ở ven 
biển Đông Nam Bộ cũng có tình trạng 
tương tự như: lăng Ông Long Hương nằm 
ở ngay thị xã Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) 
bên cạnh quốc lộ 51, cách biển khá xa. 
Nguyên do trong trận bão năm Thìn 
(1904), một con cá voi đã trôi dạt vào đây 
và được dân địa phương lập lăng thờ 
cúng. Địa danh xóm Lăng ở đây ra đời 

cũng từ đó. ở TP. Hồ Chí Minh: đình Lý 
Nhơn (quận 4), đình Phú Hoà (quận 1) ở 
xa biển và đều có thờ cá Ông. 

Niên đại các lăng cá Ông ở Tây Nam 
Bộ nhìn chung được xây dựng muộn hơn 
các lăng cá Ông ở Nam Trung Bộ và Đông 
Nam Bộ, chủ yếu trong thế kỉ XX, rất ít 
lăng ở thế kỉ XIX, vì đây là vùng đất mới. 
Cụ thể là: Sông Đốc (huyện Trần Văn 
Thời, Cà Mau, 1925)(53). Khánh Bình Tây 
(huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, 6-1995), 
Rạch Chèo (huyện Phú Tân, Cà Mau, 

1923), Khánh Hội (huyện U Minh, Cà 
Mau, bị sập vào tháng 7-1999)(54), đình 
Lăng Ông (nay là đền thờ Nguyễn Trung 
Trực, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang, trước 
1840), Thới Long (quận ¤ Môn, Cần Thơ, 
1873), Phước Thới (quận ¤ Môn, Cần 
Thơ, trước 1877), Vàm Láng (huyện Gò 
Công Đông, Tiền Giang, 1870)(55), Hiệp 
Thành (Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, 
1904), An Thủy (huyện Ba Tri, Bến Tre, 
trùng tu 1942), Bình Thắng (huyện Bình 
Đại, Bến Tre, 1951), Thạnh Hải (huyện 
Thạnh Phú, Bến Tre, 2005), hòn Sơn Rái 
(xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang, 
xây dựng khoảng đầu thế kỉ XX, xây lại 
năm 1994), Hòn Tre (xã Hòn Tre, huyện 
Kiên Hải, Kiên Giang, 2006). 

2.4 Sinh hoạt văn hoá dân gian 

Khác với Nam Trung Bộ, trong lễ tế cá 
Ông ở Tây Nam Bộ hầu như không có hát 
bả trạo, chỉ duy nhất ở xã Tân Ân (huyện 
Ngọc Hiển, Cà Mau) và xã Trung Bình 
(huyện Long Phú, Sóc Trăng)(56) là có diễn 
bả trạo và cũng do ngư dân Miền Trung 
mang vào. 

Hoạt động không thể thiếu được trong 
lễ hội Nghinh Ông là các hoạt động thể 
thao như đi cà kheo, kéo co, leo cột mỡ, 
đua xuồng, bắt vịt, đua xe đạp, bóng 
chuyền, đá bóng, ném bóng vào rổ cùng 
những hoạt động văn nghệ như múa 
mâm vàng, biểu diễn nghệ thuật, hát bội, 
đờn ca tài tử. Trước năm 1975, trong các 
ngày cúng cá Ông, một số nơi còn tổ chức 
hội chợ với các trò chơi, xiếc, môtô bay... 
Chẳng thế mà ở Vàm Láng đã có ca dao: 

Vui gì bằng lễ Nghinh Ông 

Đèn hoa, pháo nổ, ngập sông, ánh trời 

Cuộc vui nhiều khách đến chơi 

Giàu nghèo hỉ hả ăn chơi ba ngày... 
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Đặc biệt, trong ngày hội cúng cá Ông 
có sự tham gia của hát bội. Phần hội của 
ngày lễ hội này vẫn là sự trình diễn các 
vở hát bội với trật tự lớp lang như ngày 
hội đình. Những vở này không gắn với 
phần nghi lễ mà chỉ đóng vai trò diễn giải 
trí cho dân làng(57). 

3. Vài nhận xét 

So với Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, 
tục thờ cá Ông của cư dân ven biển Tây 
Nam Bộ có những nét tương đồng và dị biệt. 

* Tương đồng 

- Nằm trong dòng chảy tín ngưỡng thờ 
thần biển, cá Ông được các cư dân ven 
biển xem như phúc thần trong đời sống 
tâm linh. 

- Nghi thức cúng tế về cơ bản là cúng đình. 

- Cùng chịu ảnh hưởng của thế quyền 
thông qua các truyền thuyết về quãng đời 

bôn tẩu của Nguyễn ánh.  

- Có sự hội nhập của yếu tố Phật giáo 
vào trong tín ngưỡng này. 

* Dị biệt 

- Thể hiện quá trình giao lưu và tiếp biến 
giữa các dân tộc, bắt đầu từ người Chăm 
sang người Việt, rồi lại sang người Hoa.           

-  Do là vùng đất mới và điều kiện 
thiên nhiên ít khắc nghiệt hơn (ít bão tố) 
nên sự kính tín vào đối tượng thiêng ở 
đây cũng không sâu sắc như ở Nam 
Trung Bộ. 

-  Tính chất hội hè thể hiện mạnh mẽ 
hơn tính chất lễ nghi trong tập tục này 
với sự tham dự đông đảo của nhiều tầng 
lớp cư dân, không chỉ làm nghề biển. Lễ 
hội có sức cuốn hút không chỉ ở địa 
phương mà cả một vùng miền rộng lớn. 
Và nó chịu sự tác động của yếu tố thị 
trường. 

- Gần như không có hát bả trạo./. 
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